
Y học thực hành (869) - số 5/2013  
  
  
 

107 

1. Aleman A., Kahn R.S., Selten I.P. et al.(2003). Sex 
differences in the risk of schizophrenia evidence from 
meta-analysis. Archives of General 
Psychiatry.2003;60(6):565-571. 

2. Belli H., Ural C., Solmaz M. et al.(2012). Association 
of gender and schizophrenia subtype with age at disease 
onset in a cohort from rural Turkey. Eur. J. Psychiatr. 
2012;26(10):50-54.  

3. Castle D.J., Sham P., Murray R.M. et al.(1998). 
Differences in distribution of ages of onset in males and 
female with schizophrenia. Psychiatry Reasearch. 
1998;33(3):179-183.  

4. Fenton W.S., McGlashan T.H.(1991). Natural 
history of schizophrenia subtype:I. Longitudial study of 
paranoid, hebephrenic, and undifferentiated 
schizophrenia. Archives of General 
Psychiatry.1991;48:969-977.  

 5. Goldstein J.M.,Tsuang M.T., Faraone S.V. et 
al.(1989). Gender and schizophrenia: implications for 
understanding the heterogeneity of the illness. Psychiatry 
Reasearch.1989;28(3):245-253.  

6. Naqvi I., Mutaza M., Nazir M. R. et al. (2010). 
Gender differences in age at onset of schizophrenia: a 
cross sectional study from Pakistan. JPMA.2010;60:886-
889. 

7. Usall J.,Haro J.M., Araja S. et al. (2007). Social 
funtioning in schizophrenia: what is the influence of 
gender? The European Journal of Psychiatry,Sep 
2007;23(3):133-137. 

8. Venkatesh B.K., Thirthalli J., Naveen M. et al. 
(2008). Sex differences in age at onset of schizophrenia: 
fidings from a community- based study in India. World 
psychiatry.2008 October;7(3):173-176. 

 
KẾT QUẢ LÂU DÀI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY BẰNG PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN DẠ DÀY  

VÀ VÉT HẠCH CHẶNG 2, CHẶNG 3 
 

Lê Mạnh Hà - Bệnh viện Trung ương Huế 
Nguyễn Quang Bộ - BVĐK Đakrông 

 

TÓM TẮT 
Mục đích: Đánh giá đặc điểm bệnh học, tỷ lệ tử 

vong và tỷ lệ sống sau phẫu thuật cắt đoạn dạ dày có 
vét hạch chặng 2, chặng 3 tại Bệnh Viện Trung Ương 
Huế. 

Đối tượng: Gồm 119 bệnh nhân ung thư dạ dày 
được phẫu thuật cắt đoạn dạ dày có vét hạch chặng 2, 
chặng 3 tại Bệnh viện Trung Ương Huế từ 5/2005 đến 
5/2012. 

Kết quả: Tổng số 119 bệnh nhân (BN), tuổi trung 
bình 56,2 ± 11,8 (19-81 tuổi), tỷ lệ nam/nữ là 1,83/1. 
Cắt dạ dày bán phần xa 88,24%, cắt dạ dày toàn bộ 
7,56%, cắt cực trên dạ dày 4,20%. Vét hạch chặng 2: 
62,18%, chặng 3: 37,82%. Giai đoạn ung thư: GĐ I 
4,20%, GĐ II 29,41%, GĐ III 61,34% và GĐ IV 5,04%. 
Vỡ lách là biến chứng thường gặp nhất 5,88%. Tỷ lệ 
sống thêm toàn bộ sau mổ 5 năm là 28,8%. Tỷ lệ sống 
thêm toàn bộ theo vét hạch chặng 2 là 47,9% và sống 
thêm theo vét hạch chặng 3 là 63,1% (p = 0,1137), 
không có tử vong liên quan đến phẫu thuật. 

Kết luận: Phẫu thuật cắt dạ dày có vét hạch chặng 
2, chặng 3 thể thực hiện an toàn, kéo dài thời gian 
sống thêm và đảm bảo được nguyên tắc phẫu thuật 
ung thư trong điều trị ung thư dạ dày. 

Từ khóa: Ung thư dạ dày, Phẫu thuật cắt dạ dày, 
Nạo vét hạch chặng 2, chặng 3 
SUMMARY 
Perpose: Evaluation of pathological characteristics, 

motality rate and five-year survival rate from curable 
gastrectomy and D2, D3 lymphadenectomy in gastric 
cancer at Hue Centre Hospital. 

Patients and methods: Consist of 119 patients 
underwent curable gastrectomy and D2, D3 
lymphadenectomy from may 2005 to may 2012. 

Results: Age: average 56.2 ± 11.8 (19-81), 
male/female 1.83/1. Distal subtotal gastrectomy 
88.24%, total gastrectomy 7.56%, proximal subtotal 
gastrectomy 4.2% Lymphadenectomy: D2 62.18%, D3 
37.82%. TNM classification: first stage 4.20%, second 
stage 29.41%, third stage 61.34% vµ fourth stage 
5.04%. Intraoperative splenic rupture was the most 
common 5.88%, overall five-year survival rate 28.8%, 
overall D2 five-year survival rate 47.9%; overall D3 
five-year survival rate 63.1% (not significant with p = 
0.1137) and non relatively operative motality. 

Conclusion: Curable gastrectomy and D2, D3 
lymphadenectomy in gastric cancer is a safety, five-
year survival rate is long-term, and oncologically 
effective procedure. 

Keywords: Gastric cancer, Gastrectomy, D2, D3 
Lymphadenectomy. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ung thư dạ dày là bệnh lý ác tính thường gặp, 

chiếm hàng đầu trong các ung thư đường tiêu hóa và 
thứ hai trong tất cả các loại ung thư [1],[5]. 

Phần lớn bệnh nhân ung thư dạ dày thường nhập 
viện trong tình trạng trễ, khi mà khối u đã có kích thước 
lớn và xâm lấn, vì thế phẫu thuật cắt đoạn dạ dày kinh 
điển (vét hạch D1) cho kết quả không mấy khả quan. 
Các công trình nghiên cứu sâu rộng của Nhật Bản cho 
thấy kết quả phẫu thuật cắt đoạn dạ dày có nạo hạch 
rộng rãi (vét hạch D2, D3) cho kết quả tốt hơn, tuy 
nhiên vẫn còn bất đồng ý kiến giữa các tác giả Âu-Mỹ 
và Nhật [2]. 

Cho đến nay, các nhà khoa học đều thống nhất chỉ 
có hai biện pháp có thể kéo dài thời gian sống cho 
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bệnh nhân ung thư dạ dày là phát hiện sớm bằng nội 
soi, sinh thiết và sau đó là phẫu thuật triệt để [3],[8]. 

Các tác giả Nhật Bản đã đề ra chiến lược điều trị 
phẫu thuật rất hiệu quả, đồng thời cũng đưa ra chiến 
thuật nạo vét hạch cụ thể tùy thuộc vào vị trí tổn 
thương. Hạch lympho là con đường di căn chính của 
ung thư dạ dày và được xem là một trong những yếu tố 
có giá trị về mặt tiên lượng bệnh và đánh giá kết quả 
điều trị [10]. 

Tại Bệnh viện Trung Ương Huế, hàng năm bệnh 
nhân vào phẫu thuật triệt để bằng cắt đoạn dạ dày và 
vét hạch bằng phẫu thuật mở và phẫu thuật nội soi với 
số lượng lớn. Xuất phát từ thực tế trên và để đánh giá 
lại kết quả lâu dài phẫu thuật mở cắt đoạn dạ dày có 
vét hạch chặng 2, chặng 3 được tiến hành từ năm 
2005, chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm đánh giá 
đặc điểm bệnh học, phân tích tỷ lệ tử vong và tỷ lệ 
sống 5 năm sau phẫu thuật. 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Gồm 119 BN ung thư biểu mô tuyến dạ dày được 

phẫu thuật triệt để cắt đoạn dạ dày có vét hạch chặng 
2 (D2: 74BN) và chặng 3 (D3: 45BN) tại BVTW Huế từ 
5/2005 đến 5/2012. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
- Nghiên cứu tiến cứu có theo dõi. 
3. Kỹ thuật tiến hành. 
- Bệnh nhân được gây mê toàn thân, tư thế nằm 

ngữa. 
- Mở bụng đường trắng giữa trên rốn, có thể kéo dài 

quá dưới rốn. 
- Đánh giá tình trạng xâm lấn di căn các tạng trong 

ổ phúc mạc, vị trí, kích thước và mức độ xâm lấn của 
khối u, đánh giá vị trí các hạch lớn trong ổ phúc mạc 
qua quan sát và sờ nắn để đánh giá khả năng cắt bỏ 
triệt để. 

- Lấy một số hạch lớn thấy được nhóm D3 làm sinh 
thiết tức thì: 

+ Khi kết quả trả lời (+): vét hạch D3 
+ Khi kết quả trả lời (-) thì lấy thêm hạch D3 ở các vị 

trí khác để khẳng định và chọn lựa vét hạch D2 hoặc 
D3. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: 
+ Các trường hợp có bệnh phối hợp như cao huyết 

áp, đái đường, suy thận. 
+ Các trường hợp đã mắc một bệnh ung thư khác. 
- Phân tích thời gian sống sau 5 năm (five-year 

survival rate) theo phương pháp Kaplan-Meier (Kaplan-
Meier survival analysis). 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Đặc điểm bệnh nhân 

 n = 119 % 
Tuổi trung bình 56,2 ± 11,8 (19-81) 

Nam/n÷ 77/42 1,83/1 
Vị trí khối u   
Hang môn vị 67 56,30 
Bờ cong nhỏ 36 30,25 

Thân vị 12 10,08 
Tâm vị 4 3,36 

CEA trước mổ (ng/ml)   
< 5 41 34,45 
≥ 5 78 65,55 

Nội soi dạ dày   
Sùi 41 34,45 
Loét 19 15,97 

Sùi + loét 59 49,58 
Thâm nhiễm 0 0 

Phương pháp phẫu thuật   
Cắt dạ dày bán phần xa 105 88,24 
Cắt cực trên dạ dày 5 4,20 
Cắt dạ dày toàn bộ 9 7,56 
Mức độ vét hạch   

D2 74 62,18 
D3 45 37,82 

Giai đoạn TNM D2(74) D3(45)  
G§ I 5 0 4,20 
G§ II 22 13 29,41 
G§ III 45 28 61,34 
G§ IV 2 4 5,04 

 
2. Tai biến và biến chứng trong và sau mổ 

 D2 D3 n % 

Vỡ lách 2 5 7 5,88 
Dò, bục miệng nối 1 2 3 2,52 
Nhiễm trùng vết mổ 3 2 5 4,20 
Chảy máu miệng nối 1 0 1 0,84 
 
3. Tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 60 tháng 

 

 
4. Tỷ lệ sống thêm theo mức độ vét hạch 
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BÀN LUẬN 
1. Về tuổi và giới 
Ung thư dạ dày là bệnh lý thường gặp ở người lớn 

tuổi, trong nghiên cứu của chúng tôi, tuổi trung bình là 
56,2 ± 11,8, nhỏ nhất là 19 tuổi, lớn nhất là 81 tuổi.  

Kết quả nghiên cứu về giới và tuổi của chúng tôi 
cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đình 
Hối [1] và Nguyễn Ngọc Hùng [4]. Theo Dương Bá Lập 
[2] tuổi trung bình là 56,67, nghiên cứu của Laterza E 
[6] là 64,1 (41-82). Các tác giả nhận xét rằng trong 
bệnh lý ung thư dạ dày thì tỷ lệ mắc bệnh nam nhiều 
hơn nữ và hay gặp ở lứa tuổi 45 đến 65. Các nghiên 
cứu ở nước ngoài cũng cho những kết quả và nhận xét 
tương tự, như tỷ lệ nam/nữ theo nghiên cứu của Sano T 
và Sasako M [8] là 2,7/1, nghiên cứu của Tamura S 
[10] là 1,38/1. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Laterza 
E [6] thì có sự khác biệt về vị trí ung thư liên quan đến 
giới tính. Ung thư hang vị có tỷ lệ ngang nhau ở nam và 
nữ, ngược lại ung thư ở tâm vị thì nam nhiều hơn nữ 
đến gần 9 lần. 

2. Về vị trí khối u 
Vị trí khối u là yếu tố giúp cho phẫu thuật viên chọn 

lựa phương pháp phẫu thuật, trong 119 BN nghiên cứu 
có 56,30% vị trí u ở hang môn vị, 30,25% ở bờ cong 
nhỏ, 10,08% ở thân vị và 3,36% ở tâm vị. Nghiên cứu 
của Sano T, Sasako M [8] vị trí khối u 1/3 dưới chiếm tỷ 
lệ 41,5%, Zhang H và Liu C là 47% [11], theo Nguyễn 
Đình Hối 50-60% khối u nằm ở 1/3 dưới [1]. 

Theo Lê Minh Sơn, vị trí khối u có thể nhận định 
qua nội soi dạ dày trước mổ, tuy nhiên những ung thư 
sớm (nhất là type IIb) rất khó xác định vị trí tổn thương 
ung thư vì niêm mạc vùng này phẳng chỉ đổi màu so 
với màu xung quanh dễ chẩn đoán nhầm là viêm niêm 
mạc dạ dày, phải nhờ sinh thiết mới xác định được là 
ung thư dạ dày [3].  

Thực tế cho thấy các tổn thương sùi, loét, thâm 
nhiễm qua nội soi thường xen kẻ ở các mức độ khác 
nhau, do đó cần căn cứ vào tổn thương nào là chủ yếu 
để xếp loại, xác định vị trí cũng như sinh thiết giải phẫu 
bệnh [3],[9]. 

3. Phương pháp phẫu thuật và vét hạch 
Trong 119 bệnh nhân nghiên cứu có 105 BN 

(88,24%) được phẫu thuật cắt dạ dày bán phần xa, 
phẫu thuật lấy đi 50 – 85% dạ dày, mạc nối lớn, mạc 
nối nhỏ, phần đầu tá tràng và hệ thống hạch di căn. 
Việc cắt bỏ lách theo khuyến cáo của một số tác giả có 
thể làm gia tăng tỷ lệ những biến chứng nhiễm trùng 
sau phẫu thuật và do đó chỉ thực hiện ở những bệnh 

nhân có những di căn hạch rõ ràng hoặc có sự xâm 
nhiễm vào rốn lách. Kết quả này tương đương với 
nghiên cứu của Zhang H [11], cắt dạ dày bán phần xa 
là 85%. 

Việc nạo vét hạch, chúng tôi dùng dao điện hoặc 
dao siêu âm cắt bỏ toàn bộ mạc nối lớn dọc theo đại 
tràng ngang từ trái qua phải đến hành tá tràng để lấy 
hạch 4d và 4sb. Thắt động mạch vị mạc mạc nối phải 
tận gốc để lấy hạch nhóm 6. Thắt động mạch vị phải 
để lấy bỏ nhóm hạch số 5, đóng mỏm tá tràng bằng 
tay hoặc bằng Endo GIA 35mm. Cắt toàn bộ mạc nối 
nhỏ, thắt động mạch vị trái tận gốc và nạo nhóm hạch 
1,2,3 và 7. Tổ chức mỡ cùng với hạch dọc phía trước, 
sau động mạch gan chung (8a, 8p) được lấy bỏ, nhóm 
hạch dọc động mạch thân tạng (nhóm 9), đầu gần của 
động mạch lách, cắt lách khi có sự xâm nhiễm vào rốn 
lách (nhóm 11), phẫu tích dọc sau dưới ống mật chủ từ 
ống túi mật tới mặt sau tá tràng để tách chuỗi hạch sau 
dưới cuống gan (nhóm 12) và chuỗi hạch sau tá tràng 
đầu tụy (nhóm 13). Nạo vét hạch nhóm 14 dọc động 
mạch đại tràng giữa. Nạo vét hạch nhóm 15 ở góc mạc 
treo ruột non và nạo vét hạch nhóm 16 dọc động 
mạch, tĩnh mạch chủ bụng. 

Hạch di căn là một yếu tố tiên lượng độc lập trong 
ung thư dạ dày. Mặc dù đa số hạch sẽ tăng kích thước 
và cứng khi bị di căn, phẫu thuật viên có thể đánh giá 
bằng đại thể trong khi mổ nhưng có khoảng 26% các 
trường hợp tế bào ung thư được tìm thấy trong những 
hạch có kích thước rất nhỏ và bị coi là không di căn khi 
quan sát đại thể. Chính việc không thể xác định chính 
xác các hạch di căn ngay trong khi mổ đã làm nảy sinh 
vấn đề vét hạch rộng rãi [6], [8]. 

Theo Shen D-F và Chen D-W [9], vét hạch D2 kèm 
theo nhóm hạch số 13 dự phòng được vàng da tắc mật 
do ung thư dạ dày di căn vào nhóm hạch này gây chèn 
ép.  

Theo Tamura S và akeno A [10], vét hạch D2 kèm 
theo vét những hạch cạnh động mạch chủ cho tỷ lệ 
sống 5 năm lên đến 70,3% [10]. 

4. Tỷ lệ sống sau mổ. 
Theo đa số tác giả thì ung thư nói chung và ung thư 

dạ dày nói riêng thường tái phát trong 2 năm đầu sau 
điều trị, đặc biệt là trong 5 năm đầu. 

Tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau mổ 5 năm trong 
nghiên cứu của chúng tôi là 28,8%, kết quả này tương 
đương với nghiên cứu của Hartgrink H H và Velde C J 
H [5] là 30% nhưng thấp hơn nghiên cứu của Zhang H 
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[11], tỷ lệ sống sau mổ 5 năm là 48,7%, nghiên cứu 
của Laterza E [6] là 53,6%. 

Tỷ lệ sống thêm toàn bộ theo mức độ vét hạch D2 
là 47,9% và vét hạch D3 là 63,1%, sự khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê với p = 0,1137 >0,05. Tuy nhiên có 
sự khác biệt về mặt thống kê giữa biến chứng trong 
sau mổ giữa hai nhóm nghiên cứu (p = 0,0173 <0,05), 
nạo hạch D3 có nhiều biến chứng sớm sau mổ hơn 
nhóm nạo hạch D2. Các trường hợp vỡ lách chúng tôi 
tiến hành cắt lách, một trường hợp chảy máu miệng nối 
được điều trị bảo tồn thành công không phải mổ lại và 
không có tử vong do phẫu thuật. 

Theo nhiều tác giả, tùy vào tình trạng bệnh nhân, 
mức độ xâm lấn khối u, mức độ di căn hạch để tiến 
hành phẫu thuật vét hạch rộng rãi, vì với một số trường 
hợp vét hạch D3 chỉ làm tăng tỷ lệ tử vong phẫu thuật 
và biến chứng mà không mang lại bất cứ một lợi ích 
nào về tăng tỷ lệ sống 5 năm sau mổ [6],[8],[10]. 
KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu 119 trường hợp ung thư biêu mô 

tuyến dạ dày được điều trị bằng phẫu thuật kèm vét 
hạch chặng 2 hoặc chặng 3 chúng tôi nhận thấy: 

- Tuổi trung bình là 56,2 ± 11,8, tỷ lệ nam/nữ là 
1,83/1.  

- Cắt dạ dày bán phần xa 88,24%. 
- Tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau mổ 5 năm là 28,8%.  
- Tỷ lệ sống thêm toàn bộ theo mức vét hạch chặng 

2 và chặng 3 khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p 
= 0,1137.  

- Không có tử vong liên quan đến phẫu thuật. 
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HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA cao KHÁNG MẪN THÔNG Tỵ ở BỆNH NHÂN VIÊM MŨI Dị ỨNG 

 
Tạ Văn Bình, Bùi Văn Khôi 

Đại học Y Hà Nội 

tóm tắt 
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mở, 

có đối chứng trên bệnh nhân từ 18-70 tuổi, chẩn đoán 
bị bệnh viêm mũi dị ứng thuộc 2 thể phong hàn và 
phong nhiệt nhằm đánh giá hiệu quả điều trị của cao 
kháng mẫn thông ty cho thấy: kết quả tốt 48,4%, khá 
25,8%, trung bình 19,4% và kém 6,4%, ở nhóm dùng 
Loratadin, kết quả tốt 54,5%, khá 18,2%, trung bình 
21,2% và kém. Sự khác biệt về kết quả điều trị giữa 2 
nhóm không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 
summary 
Randomized Clinical trial, opened, have placebo-

group in patients aged 18 to 70 years, were dianosed 
with allergic rhinitis to evaluates the effects of “Cao 

kháng mẫn thông tỵ”. The study showed that in “Cao 
kháng mẫn thông tỵ” group: 48.4% good results, 
25.8% passable good, 19.4% average and 6.4% poor, 
in Loratadine group: 54.5% good results, 18.2% 
passable good, 21.2% average and poor. The 
difference between the 2 groups was not statistically 
significant with p value is > 0.05. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong các bệnh dị ứng, viêm mũi dị ứng (VMDƯ) là 

một bệnh thường gặp nhất. Tỷ lệ mắc bệnh này ở Việt 
Nam khoảng 50-60%, Hồng Kông: 43%, Australia: 15 - 
25% dân số. Bệnh nhân viêm mũi dị ứng chiếm đến 


